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thừa nhận như một quyền của con ngưêi. Điều 28 Công ưíc quốc tế về
Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc đã khẳng định quyền ®ưîc học tập là
một quyền cơ bản và nhấn mạnh rằng việc thực quyền phải đảm bảo từng
bưíc và trên cơ sở những cơ hội bình đẳng.

Giáo dục là nền tảng để phát triển các kỹ năng cần thiết để tham gia
vào các hoạt động kinh tế có hàm lưîng chất xám cao. Những ai không có
điều kiện tiếp cận đến giáo dục trung học có nguy cơ bị loại khỏi những
cơ hội mới (Ngân hàng Thế giới, 2001). Có học vấn cao hơn sẽ giúp cho
bưíc chuyển tiếp sang giai đoạn đi làm ®ưîc thuận lợi hơn và dẫn đến
nhiều thành công hơn trong cuộc sống (Trần Quý Long, 2013). Đầu tư cho
giáo dục trong thời kỳ thanh thiếu niên là rất cần thiết để tận dụng những
thành quả của những đầu tư giáo dục thời kỳ thơ ấu (Ngân hàng Thế giới,
2007). Trẻ em cần phải học hết lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông
bởi vì giáo dục trung học có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển
và an sinh của cá nhân (UNICEF, 2011). 

Nghiên cứu này cố gắng tìm hiểu sự khác biệt trong việc đi học của trẻ
em Việt Nam trong độ tuổi học trung học theo những đặc điểm của cá
nhân, gia đình và cộng đồng. Nghiên cứu sử dụng số liệu Khảo sát mức
sống dân cư ở cấp quốc gia và áp dụng kỹ thuật phân tích đa biến nhằm
xác định tác động của những yếu tố kinh tế - xã hội đến tình trạng đi học
của trẻ em trong độ tuổi học trung học ở Việt Nam. 

2. Điểm luận

Theo các nghiên cứu sẵn có về chủ đề này, các yếu tố ®ưîc cho là có
ảnh hưëng đến sự tiếp cận giáo dục của trẻ em bao gồm giới tính, tuổi, dân
tộc, trình độ học vấn của cha mẹ, mức sống gia đình và nơi cư trú của gia
đình. Về giới tính, theo kết quả của Tổng điều tra dân số nhà ở Việt Nam
năm 2009, tỷ lệ nhập học đúng tuổi của nam giới hầu như không cao hơn
nữ giới ở tất cả các cấp. Điều đó cho thấy bất bình đẳng giới về tỷ lệ nhập
học đúng tuổi tại Việt Nam hầu như đã ®ưîc xóa bỏ (Tổng cục Thống kê,
2011). Phân tích số liệu này bằng mô hình hồi quy đa biến, nghiên cứu của
Trần Quý Long (2014) khẳng định trẻ em gái có xác suất đi học cao hơn
trẻ em trai. 

Tuổi là một yếu tố quan trọng ảnh hưëng việc đi học và tiến bộ học tập
của trẻ em. Xác suất nhập học bậc trung học cơ sở giảm đi theo độ tuổi là
bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự đánh đổi mà những trẻ em lớn tuổi
phải đối mặt, vì các em (và gia đình) phải quyết định con ®ưêng nào là tốt
nhất nên chọn (Ngân hàng Thế giới và các cơ quan khác, 2011). 

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em dân tộc thiểu số vẫn là một nhóm xã
hội chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận giáo dục. Nói chung, hầu hết dân
tộc thiểu số sinh sống ở các vùng tư¬ng đối sâu và xa, nơi nhiều bậc phụ
huynh không thấy ®ưîc giá trị của giáo dục trên mức biết đọc và biết viết
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và con cái chỉ là để theo họ tham gia vào những công việc đồng áng để đủ
sống về cơ bản (Geoffrey B. Hainsworth, 2001).

Mét trong những yếu tố gia đình quan trọng ảnh hưëng đến việc đi học
của trẻ em là trình độ học vấn bố mẹ. Khi trình độ học vấn bố mẹ cao hơn,
trẻ em có xác suất đi học cao hơn (Nguyễn Đức Vinh, 2009; UNDP, 2011;
Võ Thanh Sơn và cộng sự, 2001; Young Lives, 2011). Một nghiên cứu đã
nhận định rằng, các bậc bố mẹ ®ưîc hưëng sự giáo dục tốt có khả năng
am hiểu hơn về cách thức tận dụng các dịch vụ giáo dục dành cho con cái
(Indu Bhushan và cộng sự, 2001). 

Mức sống hộ gia đình là yếu tố ảnh hưëng đến khả năng ®ưîc đi học
của trẻ em. Một trong những lý do đó là chi phí cơ hội. Đối với rất nhiều
hộ nghèo, sức lao động của trẻ em có giá trị hơn nhiều so với việc để
chúng tới trưêng. Lợi ích dài hạn của giáo dục không thể bù đắp ®ưîc
những tổn thất về thu nhập trong ngắn hạn (Báo cáo phát triển Việt Nam,
2004). Trong khi các hộ gia đình nghèo cần trẻ em làm việc để phát sinh
thu nhập (Indu Bhushan và cộng sự, 2001) thì các hộ gia đình khá giả có
xu hưíng không muốn cho con mình tham gia vào lực lưîng lao động cho
đến khi lớn hẳn (Vũ Đức Khánh và cộng sự, 2001). 

Nơi cư trú của gia đình cũng ®ưîc một số cuộc nghiên cứu khẳng định
là có tác động đến khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em. Một nghiên cứu
về nguy cơ bỏ học của trẻ em cho thấy trẻ em nông thôn có khoảng thời
gian đi học ngắn hơn so với trẻ em thành thị (Trần Quý Long, 2013). Trẻ
em nông thôn đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình và khi
thời gian của một đứa trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với gia đình, việc đi
học của trẻ có thêm “chi phí cơ hội” (Nguyễn Đức Truyến và Trần Thị
Thái Hà, 2014). 

Sự khác biệt giữa các vùng trong tỷ lệ nhập học ®ưîc quan sát thấy rõ
rệt nhất ở các cấp học cao hơn bậc tiểu học. Báo cáo quốc gia về Phát triển
con ngưêi năm 2011 nhận xét rằng ngưêi dân ở vùng sâu, vùng xa thưêng
gặp khó khăn nhiều hơn khi tiếp cận giáo dục và chất lưîng giáo dục cũng
không như ở khu vực thành thị. Với sự phân bố của hệ thống các cơ sở
giáo dục hiện nay, đang tồn tại một thực tế là các cấp giáo dục phổ thông
như tiểu học, trung học cơ sở xuất hiện ở hầu hết khu vực đô thị và nông
thôn, nhưng ở cấp trung học phổ thông thì tập trung nhiều hơn ở khu vực
đô thị (UNDP, 2011).

3. Số liệu và phư¬ng pháp phân tích

Nghiên cứu này sử dụng số liệu từ cuộc Khảo sát mức sống dân cư
(KSMSDC) Việt Nam năm 2014. KSMSDC năm 2014 cung cấp những số
liệu có chất lưîng cao với một phạm vi rộng liên quan đến các chỉ báo về
tiếp cận giáo dục của trẻ em và các đặc trưng cá nhân, gia đình và cộng
đồng. KSMSDC 2014 ®ưîc triển khai trên phạm vi cả nưíc với quy mô
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mẫu 9.399 hé gia đình ở 3.133 x·/phưêng, đại diện cho cả nưíc, các vùng,
khu vực thành thị, nông thôn và tØnh/thµnh phố trực thuộc Trung ư¬ng.
Trong số các hộ gia đình ®ưîc khảo sát, có 4.015 trẻ em trong độ tuổi học
trung học (11-17 tuổi) tuy nhiên nghiên cứu chỉ sử dụng số lưîng mẫu
3.476 trẻ em là con của chủ hộ để phân tích.

Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em trong độ
tuổi theo học trung học phổ thông theo các đặc điểm cụ thể của cá nhân
và hộ gia đình thông qua các phân tích: tư¬ng quan hai biến, biểu đồ bất
bình đẳng và hệ số bất bình đẳng. Biểu đồ bất bình đẳng là một loại đồ thị
dùng để biểu diễn mức độ thiếu đồng đều hoặc bất bình đẳng của một
phân phối nào đó. §ưêng phân bố (ĐPB) của biểu đồ càng lâm thì sự bất
bình đẳng càng cao và ngưîc lại. Hệ số bất bình đẳng tư¬ng tự hệ số GINI
nhưng nó có cả số âm và ®ưîc tính bằng 2 lần diện tích giữa ®ưêng bình
đẳng với ®ưêng cong bất bình đẳng. Đồng thời, nghiên cứu cũng sử dụng
mô hình hồi quy đa biến để đánh giá mức độ ảnh hưëng của các đặc trưng
cá nhân và gia đình đối với việc đi học của trẻ em trong khi có tính đến
ảnh hưëng của những yếu tố khác.

4. Kết quả nghiên cứu

Phân tích hai biến 

Kết quả phân tích từ số liệu KSMSDC 2014 cho thấy, tại thời điểm
khảo sát, trong tổng số các trẻ em từ 11-17 tuổi thuộc mẫu nghiên cứu, có
82,3% đang đi học. Tỷ lệ trẻ em đi học giảm xuống từ 96,8% ở năm đầu
của bậc trung học cơ sở (11 tuổi) xuống mức 89% ở nhóm trẻ em trong độ
tuổi học lớp cuối cùng của bậc học này (14 tuổi). Đối với trẻ em trong
nhóm tuổi học trung học phổ thông, tỷ lệ đang đi học giảm xuống còn
khoảng 58% ở độ tuổi cuối cùng của bậc học này (17 tuổi). Có sự khác
biệt giới tính trong tỷ lệ đi học và trẻ em gái có tỷ lệ đi học cao hơn trẻ em
trai, 85,2% so với 79,5%. Tỷ lệ đi học của trẻ em ở nhóm ngưêi Kinh cao
hơn 14 điểm phần trăm so với nhóm trẻ em ngưêi dân tộc thiểu số (85,7%
so với 71,8%) và sự khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê. 

Học vấn của ngưêi bố và tỷ lệ đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung
học có mối quan hệ đồng biến. Nếu như có khoảng 70% trẻ em ở nhóm
ngưêi bố có trình độ học vấn từ tiểu học trở xuống đang đi học tại thời
điểm khảo sát thì tỷ lệ này là 87,1% ở nhóm có bố với trình độ học vấn cơ
sở và là 95,7% ở nhóm có bố với trình độ học vấn từ trung học phổ thông
trở lên. 

Số thành viên hộ gia đình có mối liên hệ nghịch biến nhưng mức sống
của hộ gia đình lại có mối quan hệ đồng biến rất có ý nghĩa thống kê với
tỷ lệ đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học. Trẻ em ở nhóm gia
đình có mức sống thấp có tỷ lệ đi học là 72,2%, tỷ lệ này tăng lên đạt mức
84% ở nhóm có mức sống trung bình và đạt mức 93,3% ở nhóm có mức
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sống cao. 

Biểu đồ 1 thể hiện sự bất bình đẳng bằng ®ưêng cong về tỷ lệ không đi
học của trẻ em trong độ tuổi học trung học theo mức sống hộ gia đình.
Trên đồ thị, đoạn ®ưêng cong đầu tiên của ®ưêng phân bố thể hiện tỷ lệ
không đi học của trẻ em ở nhóm hộ gia đình có mức sống thấp nhất. Tại
thời điểm khảo sát, dân số trẻ em trong độ tuổi học trung học ở nhóm hộ
gia đình nghèo nhất là 27% nhưng tỷ lệ không đi học cao hơn gấp 1,6 lần,
43%. Ngưîc lại, số lưîng trẻ em ở hộ gia đình có mức sống giàu nhất là
13% nhưng số lưîng không đi học chỉ là 5%. Hệ số bất bình đẳng trong
tỷ lệ không đi học của trẻ em giữa các nhóm mức sống trong mẫu phân
tích ®ưîc tính toán là -0,34.

Kết quả phân tích cho thấy trẻ em trong độ tuổi học trung học ở khu
vực nông thôn có tỷ lệ đi học thấp hơn trẻ em ở khu vực thành thị khoảng
8,6 điểm phần trăm, 80,2% so với 88,8%. Có sự khác biệt giữa các vùng
trong tỷ lệ đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học, trong đó, vùng
có tỷ lệ trẻ em đi học thấp nhất là Tây Nguyên (73%), tiếp đó là Đồng
bằng sông Cửu Long (75,8%) và Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ trẻ em đi
học cao nhất (90%). 

Phân tích đa biến

Bảng 1 trình bày kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến về ảnh
hưëng của các yếu tố đối với xác suất đi học của trẻ em trong độ tuổi học
trung học. Hệ số chênh lệch về xác suất đi học giữa các nhóm/phân tổ
nghiên cứu so với nhóm so sánh ®ưîc thể hiện ở cột Exp(B). Khoảng tin
cậy (C.I) 95% của Exp(B) thể hiện ở hai cột tiếp theo với giá trị cận trên
và cận dưíi và cột cuối cùng (N) thể hiện số lưîng mẫu của từng nhóm
®ưîc ®ưa vào phân tích. 

Phù hợp với kết quả phân tích hai biến, biến số giới tính ảnh hưëng có
ý nghĩa thống kê đến việc đi học và trẻ em gái có xác suất đi học cao hơn

Biểu đồ 1. Bất bình đẳng trong tỷ lệ không đi học của trẻ em theo mức sống
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trẻ em trai. Hệ số hồi quy từ mô hình phân tích cho thấy, trong cùng điều
kiện xác định ảnh hưëng bởi các biến số độc lập khác trong mô hình, xác
suất đi học của trẻ em gái cao hơn 1,8 lần so với trẻ em trai (Exp (B)=1,8;
95% C.I: 1,46-2,32; p< 0,001). Khi tăng thêm một tuổi thì xác suất đi học
của trẻ em trong độ tuổi học trung học lại giảm xuống 49% (Exp
(B)=0,51; 95% C.I: 0,48-0,55; p< 0,001). Trẻ em là ngưêi Kinh có xác
suất đi học cao hơn trẻ em dân tộc thiểu số 1,63 lần (Exp (B)=1,63; 95%
C.I: 1,19-2,24; p< 0,001). 

So với nhóm có bố với học vấn từ tiểu học trở xuống, xác suất đi học
của trẻ em ở nhóm có bố với học vấn trung học cơ sở cao hơn 2,67 lần và
ở nhóm có bố với học vấn từ trung học phổ thông trở lên cao hơn 8,56 lần.
Điều này khẳng định mối quan hệ giữa học vấn ngưêi bố và khả năng đi

Bảng 1. Mô hình hồi quy logistic về xác suất đi học của trẻ em tuổi trung học

Ghi chú: Mức ý nghĩa thống kê: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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học của trẻ em vẫn là mối quan hệ trực tiếp và nhân quả mặc dù có tính
đến ảnh hưëng của các biến số khác có trong mô hình. 

Điều đáng lưu ý là với mỗi một thành viên gia đình tăng thêm, thì xác
suất đi học của trẻ em trong gia đình đó giảm xuống 14%. Mức sống của
hé gia đình có ảnh hưëng với mức ý nghĩa thống kê cao đến xác suất đi
học của trẻ em. So với hộ gia đình có mức sống nghèo nhất, trẻ em trong
hộ gia đình có mức sống cao nhất có xác suất đi học cao hơn 4,22 lần (Exp
(B)=4,22; 95% C.I: 2,13-8,36; p< 0,001). 

Cuối cùng, khi giữ các biến số khác không đổi trong mô hình phân tích,
xác suất đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học ở khu vực nông thôn
thấp hơn 30% so với khu vực thành thị. Xác suất đi học trung học của trẻ
em ở ba khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu
Long thấp hơn nhiều so với vùng so sánh là Đồng bằng sông Hồng. Không
có sự khác nhau về xác suất đi học của trẻ em giữa Đồng bằng sông Hồng
với 2 vùng còn lại là Trung du và Miền núi phía Bắc (MNPB) và Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền Trung (DHMT). 

5. Thảo luận và kết luận

Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2014 cho thấy vấn
đề đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học vẫn còn có những khác
biệt. Khả năng ®ưîc đi học của trẻ em phụ thuộc một cách có ý nghĩa với
những yếu tố nhân khẩu học-xã hội của cá nhân và hộ gia đình. 

Trẻ em gái có khả năng ®ưîc đi học cao hơn so với trẻ em trai. Điều
này có thể là do trẻ em trai có nhiều cơ hội hoặc áp lực đi làm sớm cũng
như gặp ít rào cản hơn khi muốn thoát ly, dẫn đến không muốn duy trì việc
đến trưêng. Ngoài ra, do các chính sách phổ cập giáo dục phổ thông có
mối quan hệ mật thiết với các chính sách về bình đẳng giới, bất kỳ thành
tựu nào của phổ cập giáo dục phổ thông cũng sẽ là một sự bảo đảm cho
bình đẳng giới và bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt ®ưîc bình đẳng giới cũng sẽ
thúc đẩy nỗ lực đạt ®ưîc phổ cập giáo dục phổ thông. 

So với nhóm ngưêi Kinh, khả năng trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi
học trung học phổ thông ®ưîc đi học là thấp hơn. Hệ quả này có thể xuất
phát từ những khác biệt trong văn hóa, phong tục tập quán giữa hai nhóm
dân tộc. Ngoài ra, những rào cản khác mang tính chất đặc thù và ®ưîc tích
hợp trong đặc trưng của trẻ em dân tộc thiểu số cũng cần phải ®ưîc nhắc
đến như khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ giảng dạy, thiếu giáo viên
ngưêi dân tộc thiểu số; cơ sở vật chất ở trưêng học thiếu thốn, sách giáo
khoa không phù hợp; trưêng học xa nhà và thiếu phư¬ng tiện giao thông;
thái độ tiêu cực của cha mẹ/cộng đồng đối với việc học hành của con cái;
chất lưîng giáo dục thấp (Báo cáo Phát triển Việt Nam, 2004; Bộ Giáo dục
– Đào tạo và các cơ quan khác, 2005; Nhóm hành động chống đói nghèo,
2002; UNDP, 2011).
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Học vấn của ngưêi bố là yếu tố có tác động nhân quả đến khả năng đi
học của trẻ em. Nhóm trẻ em có bố với học vấn cao hơn có khả năng ®ưîc
đi học nhiều hơn. Như vậy, học vấn của cha mẹ đóng một vai trò quan
trọng liên quan đến việc tiếp cận giáo dục của con cái.

Số thành viên hộ gia đình ảnh hưëng một cách có ý nghĩa đến khả năng
đi học của trẻ em. Kết quả này hàm ý rằng, do tình trạng đông ngưêi nên
hộ gia đình đã cắt giảm việc học tập và huy động trẻ em tham gia làm việc
tạo thu nhập. Ngoài ra, ở những gia đình có nhiều con trong tuổi đến
trưêng, một số trẻ phải hy sinh quyền lợi của mình cho anh chị em của
chúng.

Mức sống hộ gia đình là yếu tố tác động rất có ý nghĩa đến khả năng
đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học. Thực tế này cho thấy những
gia đình nghèo hơn không thể cho con cái đi học ngay từ đầu hoặc không
thể duy trì việc đi học cho con cái khi bị lưu ban do vấn đề sức khỏe hay
thành tích học tập, hoặc phải cắt giảm việc học hành của trẻ em ở cấp học
cao hơn do vấn đề chi phí. Mặc dù Nhà nưíc đã thực hiện những chính
sách nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho việc học hành của trẻ em
nhưng các hộ gia đình vẫn phải đóng góp đáng kể các khoản chi phí cho
giáo dục của con cái và vì thế hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ
em ở những hộ nghèo nhất. Vấn đề cần quan tâm ở đây là, nếu các chính
sách về giáo dục không ®ưîc xây dựng hưíng đến nhóm ngưêi nghèo và
thiệt thòi thì việc tiếp cận giáo dục tiếp tục có sự khác biệt giữa các nhóm
trẻ em có hoàn cảnh xã hội khác nhau. 

Có thể thấy, những mức độ khác nhau về tỷ lệ đi học của trẻ em giữa
các vùng là biểu hiện rõ nét của sự khác nhau về mặt xã hội. Tác động của
yếu tố vùng đến khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em không chỉ phản ánh
các điều kiện địa lý-tự nhiên, mà còn phản ánh cơ cấu kinh tế - xã hội, hệ
thống giáo dục và thái độ đối với việc đi học của trẻ em. Ngoài ra, cung
cấp dịch vụ giáo dục không công bằng về số lưîng và chất lưîng cũng là
một yếu tố quan trọng dẫn đến những khác biệt về tỷ lệ đi học của trẻ em
giữa các vùng. 

Trẻ em trong độ tuổi học trung học là nhóm dân số đang ở vào giai
đoạn đặc biệt của sự định hình phát triển. Đây cũng là nhóm ®ưîc xếp vào
nhóm tuổi vị thành niên, nhóm dân số đang tràn đầy sức lực và khả năng.
Nhóm trẻ em này sẵn sàng mở mang đầu óc để tiếp thu kiến thức, học hỏi
kỹ năng và tiếp nhận những giá trị mới. Thái độ của nhóm trẻ em vị thành
niên trưíc cuộc sống vẫn đang ®ưîc hình thành, tuy nhiên, nếu không
®ưîc đi học vì một lý do nào đó thì đây thực sự là cơ hội đã bị bỏ lì.n
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